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t i ê u   c h u È n  Q U ố C   G I A         Tcvn 7582 - 1 : 2006
 

Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu 

Phần 1: Bản tóm tắt   

Technical drawings - Projection methods - Part 1: Synopsis 

 

 

1  Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp chiếu cũng như quan hệ hình học của chúng. 

Phần 2 đến Phần 4 của TCVN 7582 : 2006 quy định chi tiết việc chọn và áp dụng các phương pháp 

chiếu khác nhau.  

2 Tài liệu viện dẫn 

Ngoài các tài liệu viện dẫn dưới đây,khi tham khảo bộ TCVN 7582  cần theo lần xuất bản mới nhất. 

TCVN 7582 - 2 :2006 (ISO 5456 - 2 :1996 ) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 2: Hình chiếu 

thẳng góc. 

TCVN 7582 - 3 :2006 (ISO 5456 - 3 :1996 ) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 3: Hình chiếu 

trục đo. 

TCVN 7582 - 4 :2006 (ISO 5456 - 4 :1996 ) Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 4: Phép chiếu 

xuyên tâm.  

ISO 1503:1977 Geometrical orientation and directions of movements (Định hướng hình học và hướng di 

chuyển). 

ISO 10209 -1:1992, Technical product documentation - Vocabulary - Part 1: Terms relating to technical 

drawings: general and types of drawings (Tài liệu kỹ thuật sản phẩm – Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên 

quan đến bản vẽ kỹ thuật: Các vấn đề chung và các loại bản vẽ). 

ISO 10209 - 2 :1993 Technical product documentation-Vocabulary- Part 2: Terms relating to projection 

methods (Tài liệu kỹ thuật sản phẩm – Từ vựng – Phần 2: Thuật ngữ liên quan đến các phép chiếu) 

3   Định nghĩa 

 Trong tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa đã nêu trong  ISO 10209-1 và ISO 10209-2 và các định 

nghĩa sau: 

3.1 

Hình biểu diễn nổi ( Pictorial representation) 

Hình chiếu song song hoặc hình chiếu xuyên tâm lên một mặt phẳng, cho ta hình ảnh 3 chiều của đối 

tượng. 
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3.2 

Hình chiếu thực (True view) 

Hình chiếu của các bộ phận, nằm trên một mặt phẳng song song với mặt phẳng chiếu, về mặt hình học 

giống như các bộ phận tương ứng của đối tượng đó. 

3.3 

Hình chiếu tách rời (Exploded view)  

Bản vẽ của một bộ phận lắp biểu diễn ở dạng hình biểu diễn nổi, trong đó các chi tiết được vẽ cùng một 

tỷ lệ, và sắp xếp đúng vị trí đối với nhau nhưng được tách khỏi nhau theo đúng trình tự và xếp dọc theo 

một trục chung. 

Chú thích 1:  Không nên lẫn lộn thuật ngữ này với loại hình biểu diễn trong đó có tháo bỏ chi tiết che bên ngoài 

để nhìn thấy các phần bên trong, giống như chúng được biểu diễn dưới dạng hình cắt. 

3.4  

Nguyên tắc chiếu (Principal view)  

Hình chiếu của một đối tượng, biểu diễn những bộ phận quan trọng theo quan điểm thiết kế, lắp ráp, 

bán hàng, dịch vụ hoặc bảo dưỡng.  

4 Tổng quan về các phương pháp chiếu 

Các phương pháp chiếu được định nghĩa bởi: 

- loại tia chiếu: tia chiếu có thể song song nhau hoặc hội tụ; 

- vị trí của mặt phẳng chiếu so với tia chiếu: vuông góc hoặc xiên góc; 

- vị trí của đối tượng (các bộ phận chính của nó) so với mặt phẳng chiếu: có thể song song, 

vuông góc hoặc xiên góc so với mặt phẳng chiếu. 

Bản tóm tắt và những điều liên quan cho trong Bảng1. 

5 Định hướng hình học 

Định hướng hình học trong không gian bởi các trục và các mặt phẳng toạ độ tuân theo quy tắc bàn tay 

phải (Xem ISO 1503). 

5.1  Trục toạ độ 

Các trục toạ độ là những đường thẳng tưởng tượng trong không gian cắt nhau tại gốc toạ độ và vuông 

góc với nhau. 

Có 3 trục toạ độ và được ký hiệu bằng các chữ hoa X,Y, Z (Xem Hình 1)  
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Hình 1 

5.2  Các mặt phẳng toạ độ 

 Ba mặt phẳng tưởng tượng trong không gian, cắt nhau theo các góc vuông. Mỗi mặt phẳng toạ độ được 

xác định bởi 2 trục toạ độ gồm cả gốc toạ độ. Chúng được ký hiệu bởi các chữ hoa XY, YZ, và XZ (Xem 

Hình 2). 

Chú thích 2:  Các mặt phẳng toạ độ và các mặt phẳng chiếu không phải lúc nào cũng trùng nhau, do đó, khi 

cần nên có chỉ dẫn phù hợp (ký hiệu) trên bản vẽ. 

 

 

 

  

Hình 2 

 

6  Các bất biến 

Phụ thuộc vào phương pháp chiếu được chọn, sẽ có những bộ phận của đối tượng được biểu diễn theo 

hình chiếu thực như sau: 

6.1 Bất biến của phép chiếu xuyên tâm là 

- Kích thước của góc nằm trong các mặt phẳng song song với mặt phẳng chiếu bằng kích thước góc 

đó sau khi chiếu; do đó hình phẳng nằm trong các mặt phẳng song song với mặt phẳng chiếu cũng 

sẽ đồng dạng với hình chiếu của nó. 

 

Trục toạ độ X 

Gốc toạ độ 

Mặt phẳng toạ độ XY 

      Mặt phẳng toạ độ  XZ 
Mặt phẳng toạ độ  YZ 
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6.2  Bất biến của phép chiếu xiên là 

- Tính song song của các đường thẳng, ngoại trừ đường thẳng song song với các đường thẳng chiếu; 

- Tỷ số đơn của các đường thẳng; 

- Độ lớn của góc, độ dài đoạn thẳng và mọi hình phẳng nằm trong các mặt phẳng song song với mặt 

phẳng chiếu. 

6.3  Bất biến của phép chiếu vuông góc là 

-  Tính song song của các đường thẳng, ngoại trừ đường thẳng song song với các đường thẳng chiếu; 

- Tỷ số đơn của các đường thẳng; 

-  Kích thước góc, độ dài đoạn thẳng và mọi hình phẳng nằm trong các mặt phẳng song song với mặt 

phẳng chiếu; 

-  Góc vuông nếu một cạnh của nó song song với mặt phẳng chiếu. 

Bảng 1 – Hệ thống chiếu 

Tâm chiếu 

Vị trí của 

mặt phẳng 

chiếu so với 

tia chiếu 

Bộ phận chính 

của đối tượng 

liên quan đến 

mặt phẳng 

chiếu 

Số lượng 

mặt phẳng 

chiếu 

Loại 

hình 

chiếu 

Loại phép chiếu 

Song song / 

vuông góc 

Một hoặc 

nhiều 

Hai 

chiều 

Vuông góc  

(TCVN 7582 - 2) Vuông góc 
Xiên góc Một ba chiều 

Song song / 

vuông góc 

     

     Một 

 

ba chiều 

Vô tận (tia chiếu 

song song nhau) 

Xiên góc 

Xiên góc Một ba chiều 

Hình chiếu trục đo 

(TCVN 7582 - 3) 

Hữu hạn (Tia 

chiếu hội tụ) Xiên góc Xiên góc Một ba chiều Xuyên tâm  

(TCVN 7582- 4) 
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